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TÓM TẮT Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo lên quá trình xói lở - bồi 
tụ là một chuyên đề của đề tài KHCN-06.08, do TSKH. Lê Phước Trình làm 
chủ nhiệm. Để hoàn thành công việc, nhóm tác giả đã tổng quan tài liệu về 
tân kiến tạo, khảo sát hiện trường và lập ra bài toán sơ cấp về mối tương 
quan giữa hoạt động tân kiến tạo và thủy động lực. Vấn đề đã nhận biết 
được là: hoạt động tân kiến tạo ở vùng nghiên cứu mang tính chất đan xen 
giữa nâng và hạ, trong đó đới hoạt động núi lửa bazan Kainozoi muộn Núi 
Thành – Bình Sơn – Lý Sơn là vùng hạ. So với thủy động lực, hoạt động 
nâng hạ chỉ là vô cùng bé, nhưng nó cũng là một tác nhân làm biến đổi đới 
bờ, làm tăng mức độ xói lở ở vùng nâng và bồi tụ ở vùng hạ, đồng thời đẩy 
cửa sông dịch chuyển về phía vùng hạ theo chu kỳ. Đối chiếu với thực tế, cửa 
Đại (Hội An) và cửa Lở ở phía bắc vùng hạ đang dịch chuyển về phía nam, 
còn cửa Cổ Lũy và cửa sông Vệ ở phía nam vùng hạ thì đang dịch chuyển lên 
phía bắc. 
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ABSTRACT Research on affection of neotectonic activity to erosion – accretion process is 

a special subject of KHCN.06.08 project, led by Dr. Sc. Le Phuoc Trinh. To 
complete this paper, the authors collected neotectonic materials, investigated 
the present status and established an elementary model on interrelationship 
between the neotectonic activity and hydrodynamic one. The obtained results 
are: neotectonic activity and hydrodynamics are alternative respectively raise 
region and lower one, of which, late Cenozoic basalt volcanic activity zone of 
Nuithanh – Binhson – Lyson is lower region. Compared with hydrodynamic 
activity, raise and lower activity is inconsiderable, but it is a cause leading to 
change the coastal zone, increasing the level of erosion in raise region and of 
accretion in lower region, transform cyclically the estuary down to the lower 
region. Practically, the Cuadai and Cualo river estuaries in the north of lower 
region are transforming southward, while the Coluy and Ve river estuaries in 
the south of lower region are moving northward. 

 
 



 70 

I. MỞ ĐẦU  
 

Vấn đề xói lở – bồi tụ vùng cửa 
sông ven biển được quan tâm nghiên 
cứu từ lâu ở cả trong và ngoài nước. 
Song trong nhiều năm qua vấn đề 
nghiên cứu này ở trong nước còn dừng 
ở mức độ mô tả hiện trạng. Vấn đề 
hoạt động tân kiến tạo cũng được quan 
tâm nghiên cứu từ lâu và đã có nhiều 
công trình công bố ở cả trong và ngoài 
nước. Nhưng vấn đề hoạt động tân 
kiến tạo có ảnh hưởng gì không tới quá 
trình xói lở – bồi tụ vùng cửa sông ven 
biển thì chưa có tài liệu nào đề cập tới. 
Vấn đề này chỉ được đặt ra và tiến 
hành nghiên cứu trong khuôn khổ đề 
tài cấp Nhà nước KHCN.06-08 “Nghiên 
cứu quy luật và dự đoán xu thế bồi tụ – 
xói lở vùng ven biển và cửa sông Việt 
Nam” do TSKH. Lê Phước Trình làm 
chủ nhiệm. Vấn đề được nghiên cứu 
trong đề tài này bao quát toàn bộ vùng 
ven biển và cửa sông Việt Nam mà 
trong khuôn khổ một bài báo không 
thể phản ánh hết được, vì vậy ở đây 
nhóm tác giả chỉ nêu kết quả giải 
quyết vấn đề ở vùng cửa sông ven biển 
từ Đà Nẵng tới Sa Huỳnh. Việc chọn 
vùng này có 2 lý do: 

- Thứ nhất, qua tổng quan tài 
liệu, thấy rằng vùng này tương đối 
điển hình cho vấn đề nghiên cứu. 

- Thứ hai, vùng này là một trọng 
điểm phát triển kinh tế ở miền Trung, 
cho nên kết quả nghiên cứu có được sẽ 
có nhiều ý nghĩa hơn. 
 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
 

Tài liệu sử dụng trong bài báo 
này gồm: 

- Tài liệu tổng quan từ các công 
trình đã công bố về các vấn đề liên 
quan đến đề tài nghiên cứu (tân kiến 
tạo, xói lở - bồi tụ….). 

- Tài liệu của chuyến khảo sát 
chuyên đề tân kiến tạo của đề tài 
KHCN.06-08, tháng 7 năm 1997. 

- Tài liệu của chuyến khảo sát 
thẩm định của đề tài KHCN.06-08, 
tháng 8 năm 1998. 

- Tài liệu của chuyến khảo sát 
thẩm định của đề tài KHCN.06-08, 
tháng 1 năm 2000 

Phương pháp nghiên cứu là: 
- Lập bài toán tương quan giữa 

hoạt động tân kiến tạo và thủy động 
lực, từ đó dự báo xu thế xói lở – bồi tụ 
ở vùng cửa sông ven biển vùng nghiên 
cứu. 

- Đối chiếu, so sánh kết quả dự 
báo với kết quả khảo sát thực tế. 
 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

Kết quả nghiên cứu địa động lực 
[11] đã chỉ ra rằng, vùng nghiên cứu đã 
trải qua 3 pha hoạt động tân kiến tạo 
(xem hình 1): pha 1 (mũi tên trắng) 
vào thời gian Oligoxen, pha 2 (mũi tên 
đen) vào thời gian Mioxen, pha 3 (mũi 
tên thân trắng đầu đen) vào thời gian 
Plioxen – Đệ Tứ. Đối chiếu với hoạt 
động tân kiến tạo thì pha 1 và pha 2 
tương ứng với các pha hoạt động của 
đứt gãy sông Hồng và quá trình tách 
giãn Biển Đông, còn pha 3 chỉ có biểu 
hiện cục bộ. Mặt khác, khi nghiên cứu 
các hoạt động núi lửa, thấy rằng trong 
vùng nghiên cứu cũng chỉ phát triển 
núi lửa bazan Plioxen – Đệ Tứ 5, 8, 9, 
10]. Như vậy thời gian hoạt động núi 
lửa Plioxen – Đệ Tứ tương ứng với thời 
gian hoạt động tân kiến tạo pha 3 theo 
kết quả nghiên cứu địa động lực. 

Núi lửa bazan hoạt động theo một 
trình tự có nguyên tắc: vật liệu có 
nguồn gốc từ sâu dưới Manti trồi lên 
làm vật liệu vỏ Trái Đất gần lò macma 
bị nung nóng và nở ra. Ban đầu phần 
do có lực đẩy từ dưới lên (do vật liệu từ 
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Manti trồi lên), phần do vỏ Trái Đất 
nở ra tăng thể tích và đương nhiên 
tổng lực đó tạo thành lực nâng; vùng 
hoạt động núi lửa được nâng lên do tác 
động của lực nâng trên. Khi núi lửa 
phun trào, vật liệu từ Manti thoát ra, 
giải phóng dần phần lực nâng ép vào 
vỏ, sức ép nâng giảm dần. Sau khi núi 
lửa phun trào, phần do lực nâng từ 
Manti không còn, phần do thể tích vỏ 
Trái Đất giảm bởi lò macma nguội dần; 
vùng núi lửa dần hạ lún xuống 
(subsidence). 

Nghiên cứu các dấu vết của hoạt 
động tân kiến tạo: lòng sông cổ, thềm 
sông… cho kết quả là: vùng hoạt động 
núi lửa Plioxen – Đệ tứ hiện nay đang 
ở giai đoạn hạ xuống. Mức độ hạ lún 
này không thể đo được trực tiếp, nhưng 
dựa vào nguyên lý Ronow “Trong các 
bồn tích tụ, bề dày địa tầng tương ứng 
với mức độ hạ lún trong khoảng thời 
gian thành tạo địa tầng đó”, có thể 
gián tiếp tính được. Trên cơ sở nguyên 
lý này, dựa vào kết quả phân tích tuổi 
ở lỗ khoan C10 tại xã Điện Nam (Điện 
Bàn, Quảng Nam) (Hình 2) [1], ta tính 
được: 

- Mức độ hạ lún bình quân từ 
Pleistoxen giữa tới nay là 80m/700.000 
năm tương đương 0,12 mm/năm 

- Mức độ hạ lún bình quân từ 
Pleistoxen giữa tới đầu Holoxen là 40 
m/700.000 năm tương đương 0,06 
mm/naêm 

- Mức độ hạ lún bình quân trong 
Holoxen là 40m/10.000 năm tương 
đương 4mm/năm 

Từ kết quả tính toán này, thấy 
rằng: vào Pleistoxen vùng bị hạ lún 
không đáng kể, nếu so sánh với biển 
liền kề, thì phải cho là được nâng lên; 
vào Holoxen vùng bị hạ lún mạnh, có 
khi còn mạnh hơn ở phía biển sâu, như 
thế cần phải cho là vùng bị hạ. Điều 
này chứng tỏ sự đổi chiều của hoạt 
động tân kiến tạo liên quan với đới 
hoạt động núi lửa bazan Kainozoi muộn 
Núi Thành – Bình Sơn – Lý Sơn ở phía 
Nam của lỗ khoan này. 

Theo tài liệu đã công bố của Lê 
Đức An và Ma Kông Cọ (1979) [2] thì 
đồng bằng rìa võng ven bờ Quảng Ngãi 
thuộc vùng hạ lún yếu và điều hòa có 
tốc độ nâng hạ trung bình khoảng trên 
dưới 0,12 mm/năm; Điều này khá phù 
hợp với kết quả tính nói trên. 
  Để đánh giá được ảnh hưởng của 
hoạt động tân kiến tạo lên quá trình 
xói lở – bồi tụ vùng ven biển, cửa sông, 
việc cần thiết là phải tìm hiểu được 
mối tương quan giữa hoạt động tân 
kiến tạo và hoạt động thủy động lực. 
  Theo chiều thẳng đứng đồng bằng 
Quảng Ngãi hạ lún khoảng 0,12 
mm/năm tương ứng với khoảng 0,3 
m/ngày; trong khi đó mức dao động 
thủy triều khoảng 1,5 m/ngày. Mối 
tương quan giữa ảnh hưởng của hoạt 
động tân kiến tạo (nâng, hạ) và hoạt 
động thủy động lực (ví dụ như thủy 
triều) ta biểu thị bằng việc so sánh 
hiệu thế năng do chúng gây ra tại một 
điểm với nhau. 

         Thế năng nói chung: 
 = Mgh 

       Hiệu thế năng : 
 = Mg(h) 

       Hiệu thế năng do nâng hạ: 
1 =  Mg(h1) 

       Hiệu thế năng do thủy triều: 
2 = Mg(h2) 

 
với M – là đương lượng khối lượng vật chất  
            chịu tác động đồng thời của cả hoạt  
            động tân kiến tạo và thủy động lực 
      g  –  gia tốc trọng trường 
     h1 -  chênh lệch độ cao do nâng hạ gây ra. 
     h2 – chênh lệch độ cao do thủy triều gây ra 
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Từ đây có thể thấy: 
2/1 = Mg(h2)/Mg(h1) = h2/h1 = 
1,5m/0,3m = 5.000.000 
  Như vậy so sánh theo chiều thẳng 
đứng, hiệu thế năng do thủy triều gây 
ra lớn gấp 5.000.000 lần hiệu thế năng 
do hoạt động tân kiến tạo (nâng hạ) 
gây ra và từ đó có thể nói rằng, hoạt 
động tân kiến tạo so với hoạt động 
thủy động lực chỉ có ảnh hưởng vô cùng 
bé, gần như không đáng kể. 
     Vậy thì hoạt động tân kiến tạo có 
ảnh hưởng gì không tới sự biến động 
đường bờ? 
  Như ta đã biết ở trên, hoạt động 
tân kiến tạo trong vùng nghiên cứu có 
đặc điểm là đan xen giữa nâng và hạ. 
Nếu vùng nâng và hạ đều bị phủ dưới 
lớp trầm tích mà thiếu số liệu các lỗ 
khoan thì rất khó đánh giá. Để việc 
đánh giá được nhẹ nhàng hơn, ta sẽ 
xét đến một vùng bờ bị phủ trầm tích 
cát và được giới hạn bởi một đầu là 
mũi đá gốc trước Kainozoi (vùng nâng) 
gọi là mũi A và đầu kia là mũi đá 
bazan Kainozoi muộn (vùng hạ) gọi là 
mũi B (xem hình 3). Hai mũi đá này là 
giới hạn di chuyển dọc bờ của trầm 
tích. Vì ở đây chỉ xét vấn đề ảnh 
hưởng của hoạt động tân kiến tạo 
(nâng hạ) lên sự di chuyển bồi tích dọc 
bờ, nên các tác động theo hướng vuông 
góc với bờ hoặc  
 

các hướng khác tạm thời không xét 
đến. Mối tương quan giữa hoạt động 
tân kiến tạo tới sự biến động đường bờ 
được biểu diễn dưới dạng bài toán sơ 
cấp sau: 
  Do 2 mũi A và B bên nâng bên hạ 
nên tạo ra độ chênh cao giữa chúng là 
h. Chênh lệch độ cao này tạo ra một 
hiệu thế năng giữa 2 mũi là  = 
Mg(h), với M là một đương lượng khối 
lượng vật liệu nào đó chịu tác động 
cùng lúc của cả thủy động lực và tân 
kiến tạo, g là gia tốc trọng trường được 
coi là không đổi trong cả vùng nghiên 
cứu. Từ A sang B,  thuận chiều với 
lực tương tác là trọng lực do xuôi chiều 
với g và mang dấu (+); từ B sang A,  
ngược chiều trọng lực và mang dấu (-). 
 phụ cấp vào quá trình vận chuyển 
vật liệu một gia số lực f mang dấu 
tương tự như dấu của . Ta đã biết 
rằng, thủy động lực tác động lên vùng 
bờ biển trong năm đổi chiều giữa 2 
mùa gió Đông Bắc và Tây Nam, ta gọi 
lượng vật liệu di chuyển theo mùa dưới 
tác động của thủy động lực là Q và 
lượng vật liệu di chuyển dưới tác động 
của gia số lực f là . 

Trường hợp 1: thủy động lực tác 
động trong 2 mùa theo 2 chiều từ A 
sang B và từ B sang A tương đương 
nhau: 

Chiều vật liệu           Năng lượng          Lực tác động   Khối lượng vật liệu 
    di chuyển                 tác động                                                di chuyển 
 
   Từ A sang B               E +                F + f                                Q +  
   Từ B sang A               E -                 F - f                                 Q -  
 

       Như vậy, sau một năm có một phần 
vật liệu rất nhỏ bị mất đi ở phía mũi A 
(vùng nâng) và đọng lại ở phía mũi B 
(vùng hạ). Sau nhiều năm lượng vật liệu 
lớn dần lên tạo thành sự thiếu hụt ở 
phía vùng nâng và dư trội ở phía vùng 

hạ và là một nguyên nhân gây ra sự xói 
lở ở vùng nâng và sự bồi tụ ở vùng hạ. 
  Trong trường hợp này ảnh hưởng 
của hoạt động tân kiến tạo lên sự biến 
động đường bờ được biểu hiện rõ ràng 
nhất. 
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  Ở đây còn phải xét đến trường hợp 
là: giữa 2 mũi A và B tồn tại một cửa 
sông thì ảnh hưởng của hoạt động tân 
kiến tạo lên sự biến động cửa sông như 
thế nào ? 
  Như đã nói đến ở trên, vật liệu sau 
nhiều năm có xu hướng chuyển từ vùng 
nâng (mũi A) sang vùng hạ (mũi B). 
Trong quá trình di chuyển vật liệu từ A 
qua B và từ B qua A cửa sông sẽ là vật 
ngăn cách chia vùng bờ thành 2 đoạn, 
vật liệu từ mũi A không thể di chuyển 
thẳng tới mũi B mà phải đọng lại ở 
phần lân cận bờ sông phía mũi A và 
thay vào đó, phần vật liệu di chuyển tới 
mũi B lại bắt đầu từ bờ sông phía mũi 
B. Hậu quả là bờ sông phía mũi A được 
bồi tụ, kéo dài về phía mũi B, còn bờ 
sông phía mũi B bị xói lở kéo lui về phía 
mũi B tạo thành cửa sông dạng mỏ vịt 
dịch chuyển dần về phía mũi B, tức là 
dịch chuyển dần về phía bị hạ. Mỏ vịt 
theo thời gian tiếp tục kéo dài về phía 
B, còn ở phía A bị bào mòn cả mặt trong 
và mặt ngoài do ảnh hưởng cùng lúc của 
cả hoạt động tân kiến tạo nói đến ở 
trên và dòng chảy sông ở mặt  
 

trong, đến hồi nào đó mỏ vịt bị bứt ra ở 
đầu phía A, tạo ra cửa mới; tạm thời tồn 
tại 2 cửa sông. Theo trình tự đã nói đến 
ở trên, cửa sông mới ở phía A lại được 
bồi tụ, ở phía B lại bị xói lở tạo thành 
mỏ vịt mới và cửa sông mới lại dịch 
chuyển về phía B; còn cửa cũ ở phía B bị 
lấp lại do sự giảm thiểu của động lực 
dòng chảy sông cùng với sự dư trội vật 
liệu được đưa đến từ bờ phía B của cửa 
mới. Quá trình biến đổi cửa sông trong 
trường hợp này được lặp đi lặp lại mang 
tính chu kỳ với đặc điểm là cửa sông 
dịch chuyển dần về phía vùng hạ, sau đó 
bị bứt ra ở phía vùng nâng, tạm thời tạo 
thành 2 cửa, rồi tiếp theo cửa cũ bị lấp 
lại chuyển sang một chu kỳ mới. 

Trường hợp 2: thủy động lực tác 
động trong 2 mùa theo chiều từ A sang 
B lớn hơn theo chiều từ B sang A 
  Giả sử rằng, trong trường hợp này, 
năng lượng có độ lệch chuẩn theo 2 mùa 
là , lực tác động có độ lệch chuẩn theo 
2 mùa là F, khối lượng vật liệu di 
chuyển theo 2 mùa dưới tác động của 
phần lệch thủy động lực là .

Chiều vật liệu          Năng lượng          Lực tương tác        Khối lượng vật liệu 
   di chuyển                                                                              di chuyển 
 
Từ A sang B             E +  +             F + F + f                  Q +  +  
Từ B sang A             E -  -               F - F - f                    Q -  -  
 

Như vậy trong trường hợp này quá 
trình biến đổi đường bờ và cửa sông 
cũng tương tự như trường hợp 1, điều 
khác là quá trình xảy ra với chu kỳ 
nhanh hơn do sự tăng cường của thủy 
động lực theo chiều từ A sang B. Sự gia 
tăng này kéo theo việc xói vật liệu ở 
phía A và bồi vật liệu ở phía B lớn hơn 
lên một đại lượng  như bài toán đã chỉ 
ra. 
  Trong trường hợp này hoạt động 
tân kiến tạo có ảnh hưởng tới quá trình 

biến đổi đới bờ song hành với ảnh 
hưởng của thủy động lực và có khi 
không được nhận ra do mức độ lấn át 
của hoạt động thủy độâng lực. 

Trường hợp 3: thủy động lực tác 
động trong 2 mùa theo chiều từ B sang 
A lớn hơn theo chiều từ A sang B 

Các độ lệch chuẩn trong trường 
hợp này cũng tương tự như trong trường 
hợp 2. 
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Chiều vật liệu                Năng lượng               Lực tác động      Khối lượng vật liệu 
 di chuyển                                                                                   di chuyển 
 
Từ A sang B                   E -  +                      F - F + f                Q -  +  
Từ B sang A                   E +  -                      F + F - f                Q +  -  
 
  

Trong trường hợp này xảy ra 3 
trường hợp riêng: 

1. Nếu  < , vật liệu vẫn được 
mang từ phía A sang phía B, tức là 
vùng nâng (phía A) bị xói lở, vùng hạ 
(phía B) được bồi tụ còn cửa sông vẫn 
dịch chuyển về phía mũi B nhưng với 
mức độ chậm đi so với ở trường hợp 1. 
Như vậy ở đây, ảnh hưởng của hoạt 
động tân kiến tạo bị ảnh hưởng của 
hoạt động thủy động lực lấn át; song 
do ảnh hưởng của hoạt động tân kiến 
tạo quá trình biến đổi đới bờ bị chậm 
ñi. 

2. Nếu  = , vật liệu mang từ A 
sang B và từ B sang A cân bằng nhau, 
coi như không có sự thay đổi đới bờ, 
ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo 
bị xóa nhòa, tưởng chừng như không có 
sự thay đổi, nhưng thực chất là hoạt 
động tân kiến tạo đã bị hoạt động thủy 
động lực làm mất đi dấu vết. 

3. Nếu  > , vật liệu mang từ A 
sang B ít hơn từ B sang A, trong 
trường hợp riêng này thì phía mũi A 
được bồi tụ, còn phía mũi B bị xói lở, 
còn cửa sông dịch chuyển về phía mũi 
A, ảnh hưởng của hoạt động thủy động 
lực đã lấn át hoàn toàn, không còn 
thấy dấu vết của hoạt động tân kiến 
tạo; song ảnh hưởng của hoạt động tân 
kiến tạo vẫn tồn tại, làm chậm quá 
trình biến đổi đới bờ do hoạt động thủy 
động lực gây ra. 
  Qua xem xét tài liệu lịch sử và tài 
liệu khảo sát thực tế của đề tài 
KHCN.06-08 trong các năm từ 1997 
đến 2000 cùng với việc tìm hiểu trong 
nhân dân cho thấy rằng: Cửa Đại (Hội 

An) và Cửa Lở ở phía bắc đới hoạt 
động núi lửa Kainozoi muộn Núi Thành 
– Bình Sơn – Lý Sơn có xu thế dịch 
chuyển về phía nam; trong khi đó, cửa 
Cổ Lũy và cửa sông Vệ ở phía nam đới 
hoạt động núi lửa Kainozoi muộn nêu 
trên lại có xu thế dịch chuyển lên phía 
bắc. Thực tế này là sự kiểm chứng tin 
cậy cho cả 2 vấn đề: thứ nhất, đới hoạt 
động núi lửa Kainozoi muộn Núi Thành 
– Bình Sơn – Lý Sơn là nơi đang hạ 
xuống tương đối so với xung quanh; thứ 
hai, cửa sông dịch chuyển về phía hạ 
lún. Từ đây ta cũng dễ dàng nhận ra 
là: vụng Dung Quất nằm ở trung tâm 
vùng hạ lún và đương nhiên đó là nơi 
có khả năng bồi tụ lớn nhất. 
 
KẾT LUẬN 
 
1. Hoạt động tân kiến tạo ở vùng ven 

biển từ Đà Nẵng tới Sa Huỳnh có 
tính chất điều hòa tương đối, đan 
xen giữa nâng và hạ, trong đó đới 
hoạt động núi lửa bazan Kainozoi 
muộn Núi Thành – Bình Sơn – Lý 
Sơn là vùng hạ. 

2. Ảnh hưởng của hoạt động tân kiến 
tạo lên quá trình xói lở – bồi tụ cửa 
sông ven biển là vô cùng bé. Mặc 
dù vậy nó vẫn tham gia vào quá 
trình làm biến đổi đới bờ ở chỗ là: 
tạo thêm một tác nhân gây xói lở ở 
vùng nâng, gây bồi tụ ở vùng hạ, 
đẩy cửa sông dịch chuyển về phía 
vùng hạ một cách tuần hoàn. 

3. Kết quả kiểm chứng tại thực tế là: 
cửa Đại (Hội An) và cửa Lở ở phía 
bắc vùng hạ thì đang dịch chuyển 
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về phía nam, trong khi đó, cửa Cổ 
Lũy và cửa sông Vệ ở phía nam 
vùng hạ thì đang dịch chuyển lên 
phía bắc. 
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(Thành lập dựa trên cơ sở bản đồ địa chất phần đất liền Việt Nam tỉ lệ 1: 500.000 do Trần Đức Lương,
 Nguyễn Xuân Bao chủ biên, có bổ sung)
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Hình 1: Sơ đồ tân kiến tạo vùng bờ biển từ Đà Nẵng đến Sa Huỳnh 
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Hình 2: Thiết đồ lỗ khoan LK C 10 (Điện Nam) cùng với tuổi địa chất 
Phân định qua tập hợp sinh thái Diatomeae /6/ 
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Hình 2 :   Thiết đồ lỗ khoan LK C10 (Điện Nam) cùng với tuổi
              địa chất phân định qua tập hợp sinh thái  Diatomeae /12/ 
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Chú gia ûi:

B
B B B B B

(1)

(2)

Mũi đá g ốc trước Kainozo i

M ũi đa ù Bazan Ka inozoi muộn

Vùng nâng

Vùng hạ

Đường bờ ban đầu

Đường bơ ø sau một thời g ian chịu
ảnh hưởng của hoạt động ta ân kie án ta ïo

 
Hình 3: Sơ đồ giả thiết về sự biến động đới bờ cấu tạo từ cát sạn (1) và cửa sông (2) 

sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo (đối với trường hợp 1) 
(Phi tỷ lệ) 


